Trường THCS Lý Tự Trọng.


TCT: 28

Tuần CM: 25  Ngày dạy: 27 / 4/2020      
2. Kiểm tra miệng: 

Câu 1: Gọi HS lên xác định vị trí  các điểm cực( Bắc , Nam , Đông, Tây)  của phần lãnh thổ đất liền Việt Nam  trên bản đồ Tự nhiên Việt Nam và kiểm tra tập bản đồ. (8đ)

Câu 2: Việt Nam tiếp giáp với các quốc gia nào và có vị trí như thế nào ở châu Á ?  (2đ)       

-VN tiếp giáp với các nước: Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia.

-VN nằm trong khu vực Đông Nam châu Á.       

3. Tiến trình bài học:

	NỘI DUNG BÀI HỌC 

	Đông Nam Á 

1/ Trình bày đặc điểm địa hình Đông Nam Á và ý nghĩa của các đồng bằng châu thổ thuộc khu vực này?

*Trả lời:  
 Đặc điểm địa hình Đông Nam Á:
 + Bán đảo Trung Ấn: chủ yếu núi, cao nguyên, hướng núi Bắc - Nam, TB-ĐN; bị chia xẻ mạnh bởi các thung lũng sông; đồng bằng châu thổ, ven biển.

  + Quần đảo Mã Lai: chủ yếu núi, hướng đông – tây, ĐB-TN; núi lửa; đồng bằng ven biển nhỏ hẹp.

- Ý nghĩa của các đồng bằng châu thổ: là vùng trồng lúa nước, nơi tập trung dân cư đông đúc, làng mạc trù phú…

2/ Nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực ĐNÁ?

*Trả lời:  
 Dân cư phân bố không đều.

+ Dân cư tập trung đông (trên 100 người/km2) ở vùng ven biển của VN, Mi-an-ma, Thái Lan, một số đảo của In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin.

+ Trong nội địa và ở các đảo dân cư tập trung ít hơn.

- Nguyên nhân: do vùng ven biển thường có các đồng bằng với những điều kiện thuận lợi cho con người sinh sống và phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng các làng mạc, thành phố.

3/ Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?

*Trả lời:  
- Các nước đang tiến hành CNH do có sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ngành CN ngày càng đóng góp nhiều hơn vào GDP của từng quốc gia. 

- Kinh tế phát triển chưa vững chắc vì dễ bị ảnh hưởng từ các tác động bên ngoài, môi trường chưa được chú ý bảo vệ trong quá trình phát triển kinh tế đất nước.

4 / Phân tích những lợi thế và khó khăn của VN khi trở thành thành viên của ASEAN?

*Trả lời:  
a)- Lợi thế:

  - Giúp VN đẩy mạnh quá trình hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới.

  - Giúp VN mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới.

  - Tạo điều kiện để VN thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

  - Tạo điều kiện để VN học hỏi kinh nghiệm của các nước trong quá trình phát triển kinh tế

 b/ Khó khăn:

   - Trình độ phát triển của nước ta còn thấp hơn so với một số nước.

   - Sự khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ. …

Câu 5 :  Mục tiêu hợp tác của  Hiệp hội  các nước ĐNÁ đã thay đổi qua thời gian như thế nào? Nguyên tắc của sự hợp tác là gì?

*Trả lời:  
 ( Mục tiêu hợp tác có một số thay đổi sau:

- Giai đoạn 1: trong 25 năm đầu, mục tiêu là hợp tác về quân sự.

- Giai đoạn 2: Từ  thập niên 90 của thế kỷ XX đến nay (các nước ASAEN gặp một số khó khăn: khủng hoảng kinh tế, mâu thuẩn tôn giáo, thiên tai..) nên đoàn kết, hợp tác giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực.cùng nhau phát triển kinh tế –xã hội. 

( Nguyên tắc: Tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện hơn.

Vị trí, giỚI hẠn, hình dẠng lãnh thỔ ViỆt Nam.

6/Cho biết vị trí của  VN  trên bản đồ thế giới? 

*Trả lời:  VN là một quốc gia độc lập có chủ quyền, thống nhất  và toàn vẹn lãnh thổ , bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển  và vùng trời.

- VN gắn liền với lục địa Á- Au, nằm ở phía đông của bán đảo  Đông Dương và nằm  gần trung tâm của 

ĐNA.

- Phía Bắc giáp Trung Quốc.

- Phía Tây giáp Lào và Cam pu chia.
- Phía Đông giáp biển Đông.
7/ Hãy xác định  vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ Việt Nam?  Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ VN có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay?

*Trả lời:    Hãy xác định  vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ Việt Nam: 
a / Vị trí, giới hạn phần đất liền
-Giới hạn: 

+Cực Bắc : 23023’ B – 105020’Đ. Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

 +Cực Nam : 8034’B - 1040400Đ. Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh  Cà Mau.

+Cực Tây : 22022’B – 102010’Đ, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

+Cực Đông : 12040’B - 109024’Đ xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh,  tỉnh Khánh Hòa.

b / Thuận lợi:
- Tạo thuận lợi cho Việt Nam phát triển kinh tế toàn diện. 

- Việt Nam có thể hội nhập và giao lưu dễ dàng với các nước ĐNA và thế giới trong xu hướng quốc tế hoá và toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới.

c/ Khó khăn:

 - Phải luôn chú ý bảo vệ  đất nước, chống thiên tai

(bão, lũ, lụt, hạn hán, cháy rừng, sóng biển...)  và chống giặc ngoại xâm ( xâm chiếm đất đai, hải đảo, xâm phạm vùng biển, vùng trời của Tổ quốc...)

VÙNG BIỂN VN 
8/ Vùng biển VN mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển?

*Trả lời:   Tính chất nhiệt đới gió mùa của vùng biển nước ta:
 - Chế độ nhiệt: Biển Đông trải rộng từ Xích đạo về chí tuyến, nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến nên là một vùng biển nhiệt đới. Nhiệt độ TB của nước biển tầng mặt là trên 230C, không có hiện tượng đóng băng vào mùa đông.

- Chế độ gió: nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa nên Biển Đông có tính chất gió mùa: gió hướng đông bắc chiếm ưu thế từ tháng 10 đến tháng 4, các tháng còn lại ưu thế thuộc về gió tây nam.

- Chế độ mưa: lượng mưa trên biển đạt 1100 – 1300 mm/năm.

9/ Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta?

*Trả lời:   Những thuận lợi và khó khăn mà biển đã đem lại  cho kinh tế và đời sống của nhân dân ta là:

a / Thuận lợi:
- Giàu có về tài nguyên sinh vật biển: thuận lợi cho ngành nuôi trồng khai thác, chế biến hải sản phát triển.

- Có nhiều bãi tắm, đảo, vịnh... có phong cảnh đẹp tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển.

- Có nhiều khoáng sản (dầu khí, titan, cát trắng, muối biển...) giúp cho công nghiệp phát triển, có thêm hàng xuất khẩu, thu hút đầu tư.

- Có nhiều vũng, vịnh thuận tiện để xây dựng cảng, phát triển ngành đường biển.

b/ Khó khăn:
- Trên Biển Đông thường có bão, gió mùa đông bắc, áp thấp nhiệt đới... gây trở ngại cho các hoạt động.

- Việc khai thác tài nguyên khoáng sản biển đòi hỏi lớn về vốn và kĩ thuật.

- Tài nguyên biển đang suy giảm, môi trường biển nhiều nơi bị ô nhiễm.
ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VN

10/ Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng?

 *Trả lời:  Nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng là:

 - Hiện nay đã khảo sát, thăm dò được khoảng 5000 điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 loại khoáng sản khác nhau, trong đó có nhiều loại đã và đang được khai thác.
- Một số mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn là than, dầu khí, apatit, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, bôxit (quặng nhôm).

11/ Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản nước ta?

*Trả lời:  Nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản nước ta:
- Quản lí lỏng lẻo, tự do khai thác bừa bãi (than, vàng, sắt, thiếc, đá quý...)

- Kĩ thuật khai thác lạc hậu, hàm lượng quặng còn nhiều trong chất thải bỏ.

- Thăm dò đánh giá không chính xác về trữ lượng, hàm lượng, phân bố làm cho khai thác gặp khó khăn và đầu tư lãng phí.

12/ Tại sao phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản? Bảo vệ như thế nào?

*Trả lời: Phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản vì khoáng sản là tài nguyên không thể phục hồi. 

-Do đó, phải  khai thác  hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả. Cần phải thực  hiện  nghiêm chỉnh  Luật khoáng sản của Nhà nước ta.


4. Tổng kết:

     - GV hệ thống lại các phần đã ôn tập. Bổ sung ý thiếu sót của  học sinh.

     - GV và HS đánh giá, cho điểm kết quả làm việc của các nhóm.

 5. Hướng dẫn học tập:

 * Đối với bài vừa học:  

- Ôn lại  các bài học, kết hợp với SGK.

- Hoàn thành bài tập SGK và tập bản đồ đến bài 27. 

* Đối với bài học ở tiết tiếp theo:

-   Chuẩn bị giấy kiểm tra, bút, thước…tiết sau kiểm tra 1 tiết. 
---xxx---

Lưu ý:- HS học bài kết hợp với xem các lược đồ SGK hoặc tập Atlat bản đồ Địa lí VN.

           - Nếu có thắc măc nhắn tin riêng cho cô nhé.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT

(Bài 14 đến bài 27 )

1/ Trình bày đặc điểm địa hình Đông Nam Á và ý nghĩa của các đồng bằng châu thổ thuộc khu vực này?
2/ Nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực ĐNA?

3/ Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?
4/ Phân tích những lợi thế và khó khăn của VN khi trở thành thành viên của ASEAN?

5/ Mục tiêu hợp tác của  Hiệp hội  các nước ĐNÁ đã thay đổi qua thời gian như thế nào? Nguyên tắc của sự hợp tác là gì?

6/ Cho biết vị trí của  VN  trên bản đồ thế giới? 

7/ Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ VN có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay?

8/ Vùng biển VN mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển?

9/ Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta?

10/ Lịch sử  phát triển  của Tự nhiên Việt Nam trải qua mấy giai đoạn? Kể tên? Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay.

11/ Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng?

12/ Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản nước ta?

13/ Tại sao phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản? Bảo vệ như thế nào? GV giáo dục các em  có ý thức học tốt và biết bảo vệ môi trường.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT

(Bài 14 đến bài 27 )
 1/. Trình bày đặc điểm địa hình Đông Nam Á và ý nghĩa của các đồng bằng châu thổ thuộc khu vực này.
- Đặc điểm địa hình Đông Nam Á:

  + Bán đảo Trung Ấn: chủ yếu núi, cao nguyên, hướng núi Bắc - Nam, TB-ĐN; bị chia xẻ mạnh bởi các thung lũng sông; đồng bằng châu thổ, ven biển.

  + Quần đảo Mã Lai: chủ yếu núi, hướng đông – tây, ĐB-TN; núi lửa; đồng bằng ven biển nhỏ hẹp.

- Y Ùnghĩa của các đồng bằng châu thổ: là vùng trồng lúa nước, nơi tập trung dân cư đông đúc, làng mạc trù phú…

2/. Nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực ĐNA.

- Dân cư phân bố không đều.

  + Dân cư tập trung đông (trên 100 người/km2) ở vùng ven biển của VN, Mi-an-ma, Thái Lan, một số đảo của In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin.

  + Trong nội địa và ở các đảo dân cư tập trung ít hơn.

- Nguyên nhân do vùng ven biển thường có các đồng bằng với những điều kiện thuận lợi cho con người sinh sống và phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng các làng mạc, thành phố.
3/. Vì sao các nước ĐNA tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?

- Các nước đang tiến hành CNH do có sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ngành CN ngày càng đóng góp nhiều hơn vào GDP của từng quốc gia. Kinh tế phát triển chưa vững chắc vì dễ bị ảnh hưởng từ các tác động bên ngoài, môi trường chưa được chú ý bảo vệ trong quá trình phát triển kinh tế đất nước.

4/. Phân tích những lợi thế và khó khăn của VN khi trở thành thành viên của ASEAN.

a. Lợi thế:
  - Giúp VN đẩy mạnh quá trình hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới.

  - Giúp VN mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới.

  - Tạo điều kiện để VN thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

  - Tạo điều kiện để VN học hỏi kinh nghiệm của các nước trong quá trình phát triển kinh tế

 b/. Khó khăn:

   - Trình độ phát triển của nước ta còn thấp hơn so với một số nước.

   - Sự khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ. …

5/. Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ VN có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay?

a/. Thuận lợi:

  - Nằm trong vùng nội chí tuyến, trong khu vực gió mùa nên nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

  - Nằm ở trung tâm ĐNA, nước ta dễ dàng giao lưu với các nước để phát triển kinh tế (giao thông, buôn  bán, du lịch...)

  - Nằm ở vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, nước ta có vùng biển rộng lớn giàu có, thuận lợi để phát triển nhiều ngành kinh tế (đánh bắt, nuôi trồng, giao thông biển, khai thác muối, khoáng sản, du lịch...).

  - Nằm ỡ vị trí tiếp xúc của các luồng di cư sinh vật nên nước ta có nguổn sinh vật phong phú, đa dạng.

  - Nằm hoàn toàn trong một múi giờ nên việc quản lí được thuận tiện.
b/. Khó khăn:

 - Lãnh thổ hẹp bề ngang, lại kéo dài trên gần 15 vĩ tuyến nên việc lưu thông  bắc-nam khó khăn.

 - Đường biên giới dài, việc bảo đảm an ninh quốc phòng gặp khó khăn.

 - Nằm trong vùng hay bị thiên tai.
6/. Vùng biển VN mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em hãy chứng minh điều đó thông qua các yếu tố khí hậu biển.

Tính chất nhiệt đới gió mùa của vùng biển nước ta:

 - Chế độ nhiệt: Biển Đông trải rộng từ Xích đạo về chí tuyến, nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến nên là một vùng biển nhiệt đới. Nhiệt độ TB của nước biển tầng mặt là trên 230C, không có hiện tượng đóng băng vào mùa đông.

- Chế độ gió: nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa nên Biển Đông có tính chất gió mùa: gió hướng đông bắc chiếm ưu thế từ tháng 10 đến tháng 4, các tháng còn lại ưu thế thuộc về gió tây nam.

 - Chế độ mưa: lượng mưa trên biển đạt 1100 – 1300 mm/năm.

7/. Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta.

a/. Thuận lợi:

- Giàu có về tài nguyên sinh vật biển: thuận lợi cho ngành nuôi trồng khai thác, chế biến hải sản phát triển.

- Có nhiều bãi tắm, đảo, vịnh... có phong cảnh đẹp tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển.

- Có nhiều khoáng sản (dầu khí, titan, cát trăng, muối biển...) giúp cho công nghiệp phát triển, có thêm hàng xuất khẩu, thu hút đầu tư.

- Có nhiều vũng vịnh thuận tiện để xây dựng cảng, phát triển ngành đường biển.

b/. Khó khăn:

- Trên Biển Đông thường có bão, gió mùa đông bắc, áp thấp nhiệt đới... gây trở ngại cho các hoạt động.

- Việc khai thác tài nguyên khoáng sản biển đòi hỏi lớn về vốn và kĩ thuật.

- Tài nguyên biển đang suy giảm, môi trường biển nhiều nơi bị ô nhiễm
8/ Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay.
Ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo:

- Nâng cao đại hình, làm cho núi non, sông ngòi trẻ lại.

- Xuất hiện các cao nguyên badan núi lửa

- Sụt lún tại các vùng đồng bằng phù sa trẻ.

- Mở rộng Biển Đông

- Góp phần hình thành các khoáng sản: dầu khí, bôxit, than bùn.
9/. Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.
- Hiện nay đã khảo sát, thăm dò được khoảng 5000 điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 loại khoáng sản khác nhau, trong đó có nhiều loại đã và đang được khai thác.

- Một số mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn là than, dầu khí, apatit, đá vôi, sắt, crôm, đồng, thiếc, bôxit (quặng nhôm)

1/ Trình bày đặc điểm địa hình Đông Nam Á và ý nghĩa của các đồng bằng châu thổ thuộc khu vực này?
2/ Nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực ĐNA?
3/ Vì sao các nước ĐNA tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?

4/ Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản nước ta.

5/ Phân tích những lợi thế và khó khăn của VN khi trở thành thành viên của ASEAN.

1/ Trình bày đặc điểm địa hình Đông Nam Á và ý nghĩa của các đồng bằng châu thổ thuộc khu vực này?
2/ Nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư của khu vực ĐNA?
3/ Vì sao các nước ĐNA tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?

4/ Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản nước ta.

5/. Phân tích những lợi thế và khó khăn của VN khi trở thành thành viên của ASEAN.

 - Giúp VN đẩy mạnh quá trình hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới.

  - Giúp VN mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới.

  - Tạo điều kiện để VN thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

  - Tạo điều kiện để VN học hỏi kinh nghiệm của các nước trong quá trình phát triển kinh tế
 b/. Khó khăn:
   - Trình độ phát triển của nước ta còn thấp hơn so với một số nước.

   - Sự khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ. …
5/. Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ VN có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay?

a/. Thuận lợi:

Hết

ÔN TẬP Từ  bài 14 đến bài 26
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